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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 

AASHTO M 195-06 

ASTM C 330-04 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 

 

Formatted: Section start: Odd page

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Portuguese (Brazil)



TCVN xxxx:xx  AASHTO M202195-06 

2 

Formatted: Right:  0"



ASHHTO M202M195-06  TCVN xx:xxxx 

AASHTO-ASTM  M 195-33 

Formatted: Tab stops:  6.5", Right + Not at  6"

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 

AASHTO M 195-06 

ASTM C 330-04 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến cốt liệu nhẹ dùng trong 

kết cấu bê tông với mục đích chính là làm giảm khối lượng thể tích mà vẫn giữ được 

cường độ chịu nén của bê tông. Các quy định trong tiêu chuẩn này không dùng để 

kiểm soát công tác chế tạo bê tông. 

1.2 Các giá trị có đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. Các giá trị 

trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo. 

1.2.1 Với các đơn vị đo khác, các giá trị có đơn vị inch và pound được xem là đơn vị tiêu 

chuẩn. 

1.3 Các nội dung trong ghi chú tham khảo và trong chú thích ở cuối trang của tiêu chuẩn 

này dùng để chú giải cho vật liệu. Những ghi chú này (trong bảng và hình) không 

được xem là yêu cầu của tiêu chuẩn. 

 Chú thích 1 - Tiêu chuẩn này phù hợp với cốt liệu nhẹ dùng cho hầu hết các loại 

bê tông. Nó có thể có hạn chế ở một số điều kiện và mục đích sử dụng đặc biệt, như 

khả năng chịu lửa, đắp, và xây dựng bê tông, dựa trên thử tải hơn là dựa trên thiết kế 

thông thường. 

2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

2.1 Tiêu chuẩn AASHTO: 

 M 6, Cốt liệu mịn dùng trong bê tông xi măng pooclăng 

 R 39, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông trong phòng thí nghiệm 

 T 2, Lấy mẫu cốt liệu 

 T 19M/T 19, Khối lượng thể tích rời ("trọng lượng đơn vị") và lỗ rỗng của cốt liệu 

 T 21, Tạp chất hữu cơ trong cốt liệu mịn của bê tông 

 T 22, Xác định cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình trụ 

 T 23, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông thí nghiệm hiện trường 

 T 27, Xác định thành phần hạt cốt liệu mịn và thô 

 T 105, Phân tích thành phần hóa học của xi măng thủy lực 

 T 107, Xác định độ dãn nở của xi măng pooclăng trong thùng chưng áp 

 T 112, Xác định thành phần sét cục và hạt bở rời trong cốt liệu 

 T 160, Xác định sự thay đổi chiều dài của vữa và bê tông xi măng thủy lực sau khi đông 
cứng 

 T 161, Sức kháng của bê tông dưới ảnh hưởng của việc đóng băng và tan băng nhanh 

 T 198, Cường độ chịu ép chẻ của mẫu bê tông hình trụ 
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 T 248, Giảm kích cỡ cốt liệu đến kích cỡ thí nghiệm  

2.2 Tiêu chuẩn ASTM:  

 C 567, Phương pháp thí nghiệm xác định trọng lượng đơn vị của kết cấu bê tông nhẹ 

 C 641, Phương pháp thí nghiệm xác định vật liệu nhuộm màu trong cốt liệu bê tông nhẹ 

2.3 Tiêu chuẩn ACI:  

 ACI 211.2, Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn các thành phần của kết cấu bê tông nhẹ 

3 ĐẶC TÍNH CHUNG 

3.1 Tiêu chuẩn này liên quan đến hai loại cốt liệu nhẹ sau: 

3.1.1 Cốt liệu được chế tạo từ bằng cách làm phồng, tạo bọt như xỉ lò cao, đất sét, điatômit, 

tro bay, đá phiến; và 

3.1.2 Cốt liệu được chế tạo từ vật liệu tự nhiên như đá bọt, xỉ, hay tup. 

3.2 Cốt liệu có thành phần chính là vật liệu có các lỗ rỗng và các hạt vô cơ nhẹ. 

4 THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

4.1 Cốt liệu nhẹ không được chứa nhiều chất có hại, và được xác định bằng các chỉ tiêu 

sau: 

4.1.1 Tạp chất hữu cơ - T 21. Cốt liệu nếu xác định tạp chất hữu cơ, có màu tối hơn so với 

tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ, trừ khi sự đổi màu đó là do một thành phần nhỏ của vật liệu 

không ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông. 

4.1.2 Nhuộm màu - ASTM C 641. Cấp phối có chỉ số nhuộm màu bằng hoặc lớn hơn 60 sẽ 

bị loại bỏ khi thành phần nhuộm màu tìm thấy bằng phân tích hóa học chứa sắt, 

Fe2O3, bằng hay lớn hơn 1.5 mg/ 200 g mẫu. 

4.1.3 Lượng mất khi nung - T 105. Lượng mất khi nung cốt liệu nhẹ không được vượt quá 

5%. 

Chú thích 3 - Một vài cốt liệu có thành phần cácbonát hoặc nước thủy hóa ảnh hưởng 

đến lượng mất khi nung, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Vì 

thế, khi đánh giá chất lượng cốt liệu, cần xem xét đến tính chất này vì nó ảnh hưởng 

đến lượng mất khi nung. 

5  TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

5.1 Cốt liệu nhẹ được thí nghiệm phải đạt các chỉ tiêu sau: 

5.1.1 Thành phần sét cục và hạt bở rời - Tổng thành phần sét cục và hạt bở rời không vượt 

quá 2% khối lượng khô của cốt liệu. 

5.1.2 Cấp phối - Cấp phối của cốt liệu phải phù hợp với các chỉ tiêu liệt kê trong Bảng 1. 

Chú thích 3 - Bề mặt của các hạt cốt liệu nhẹ của sản phẩm được nung với kích cỡ 

Formatted: Font: Arial, Not Italic

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial, Portuguese (Brazil)

Formatted: Font: Arial

Formatted: Heading 1,  No bullets or numbering, Border:
Top: (No border)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: Arial, Portuguese (Brazil)

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Font: Arial

Formatted: Heading 1,  No bullets or numbering, Border:
Top: (No border)

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Font: Arial, Portuguese (Brazil)

Formatted: Font: Arial

Formatted: Heading 1

Formatted: Font: Arial, Portuguese (Brazil)

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering



ASHHTO M195-06  TCVN xx:xxxxAASHTO M 195-06 
 FINAL DRAFT 

 

 

AASHTO M 195-06-ASTM  M 195-35 
/6 

Formatted: Border: Top: (No border), Bottom: (Single solid
line, Auto,  0.5 pt Line width), Tab stops:  6.5", Right + Not
at  6"

Formatted: Font: Arial

Formatted: Border: Top: (No border), Tab stops:  6.5",
Right + Not at  6"

nhỏ hơn cỡ sàng 75m (Số 200) là không có hại và có thể có đặc tính của chất phụ 

gia puzơlan. 

Bảng 1 - Các chỉ tiêu yêu cầu về cấp phối của cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 

Kích cỡ danh định 
thiết kế 

Phần trăm lọt sàng lỗ vuông (theo khối lượng) 

25.0 
mm 

(1 inch) 

19.0 
mm 

(3/4 inch) 

12.5 
mm 
(1/2 
inch) 

9.5 
mm 

(3/8 inch) 

4.75 
mm 

(Số 4) 

2.36 
mm 

(Số 8) 

1.18 
mm 
(Số 
16) 

300 

m 
(Số 
50) 

150 

m 
(Số 
100) 

Cốt liệu mịn:          

4.75 mm đến 0 - - - 100 
85-
100 

- 40-80 10-35 5-25 

          
Cốt liệu thô          
25.0 đến 4.75 mm 95-100 - 25-60 - 0-10 - - - - 
19.0 đến 4.75 mm 100 90-100 - 10-50 0-15 - - - - 
12.5 đến 4.75 mm - 100 90-100 40-80 0-20 0-10 - - - 
9.5 đến 2.36 mm - - 100 80-100 5-40 0-20 0-10 - - 

          
Cốt liệu phối hợp 
giữa mịn và thô 

         

12.5 mm đến 0 - 100 95-100 - 50-80 - - 5-20 2-15 
9.5 mm đến 0 - - 100 90-100 65-90 35-65 - 10-25 5-15 

5.1.3 Sự đồng đều của cấp phối - Để chắc chắn rằng có sự đồng đều về cấp phối khi vận 

chuyển cốt liệu nhẹ, môđun độ mịn phải được xác định từ mẫu lấy từ đợt vận chuyển 

với số lần lấy mẫu theo quy định của người mua. Nếu môđun độ mịn của cốt liệu của 

bất kỳ đợt vận chuyển nào sai khác quá 7% giá trị môđun được thí nghiệm từ mẫu đại 

diện, cốt liệu của đợt vận chuyển đó sẽ bị loại bỏ, trừ khi người cung cấp chứng minh 

rằng cốt liệu đó sẽ tạo ra được bê tông có chất lượng đảm bảo yêu cầu. 

5.1.4 Khối lượng thể tích rời khô - Khối lượng thể tích rời khô của cốt liệu nhẹ phải phù hợp 

với các chỉ tiêu liệt kê trong Bảng 2. 

Bảng 2 - Các chỉ tiêu yêu cầu về khối lượng thể tích rời khô lớn nhất của cốt liệu nhẹ dùng 
trong kết cấu bê tông 

Cỡ hạt thiết kế Khối lượng thể tích rời khô lớn 
nhất, kg/m3 (lb/ft3) 

Cốt liệu mịn 1120 (70) 
Cốt liệu thô 880 (55) 
Cốt liệu phối hợp giữa mịn và 
thô 

1040 (65) 

5.1.5 Sự đồng đều của khối lượng thể tích rời khô - Khối lượng thể tích rời khô của cốt liệu 

nhẹ của đợt vận chuyển, được lấy mẫu và thí nghiệm, không sai lệch quá 10% giá trị 

thí nghiệm từ mẫu đại diện, và khối lượng thể tích rời khô không được vượt quá các 

giá trị giới hạn liệt kê trong Bảng 2. 

5.1.6 Hệ số khối lượng thể tích - Nếu được yêu cầu, hệ số khối lượng thể tích được xác 

định theo Mục 8.9. 

5.2 Mẫu bê tông sử dụng cốt liệu nhẹ khi thí nghiệm phải đảm bảo các chỉ tiêu sau đây: 

5.2.1 Cường độ chịu nén - T 22, khối lượng thể tích - ASTM C 567, và cường độ ép chẻ - T 

198. Cường độ chịu nén, khối lượng thể tích là giá trị trung bình của 3 mẫu thử và 
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cường độ ép chẻ là giá trị trung bình của 8 mẫu thử. Có thể sản xuất kết cấu bê tông 

dùng cốt liệu nhẹ kiểm soát bằng thí nghiệm, để cho các giá trị cường độ chịu nén và 

ép chẻ của mẻ bê tông sẽ đảm bảo giá trị liệt kê trong Bảng 3 mà không vượt quá giá 

trị khối lượng thể tích rời hiệu chỉnh lớn nhất. 

 Chú thích 4 - Giá trị cường độ trung gian và giá trị khối lượng thể tích hiệu chỉnh 

được xác định bằng phương pháp nội suy. Với vật liệu không đạt chỉ tiêu cường độ ép 

chẻ trung bình nhỏ nhất, có thể thay đổi thiết kế để bù lại giá trị thấp hơn này. 

Bảng 3 - Các chỉ tiêu yêu cầu về cường độ chịu nén và ép chẻ 

Khối lượng thể tích cân 
bằng 

tính toán, max, kg/m3 (lb/ft3) 

Cường độ ép chẻ trung 
bình sau 28 ngày,min, MPa 

(psi) 

Cường độ chịu nén trung 
bình sau 28 ngày, min, 

MPa (psi) 

Sử dụng toàn bộ cốt liệu nhẹ 

1760 (110) 2.2 (320) 28 (4000) 
1680 (105) 2.1 (300) 21 (3000) 
1600 (100) 2.0 (290) 17 (2500) 

Sử dụng cốt liệu nhẹ và cát 

1840 (115) 2.3 (330) 28 (4000) 
1760 (110) 2.1 (310) 21 (3000) 
1680 (105) 2.1 (300) 17 (2500) 

5.2.2 Cốt liệu tự nhiên - Cốt liệu tự nhiên, sử dụng để thay thế một phần hay toàn bộ cốt liệu 

mịn nhẹ, phải đảm bảo các yêu cầu của Tiêu chuẩn M 6. Báo cáo thí nghiệm phải ghi 

lại tất cả thành phần và đặc tính của cốt liệu tự nhiên để chắc chắn rằng nó đảm bảo 

các yêu cầu tối thiểu. 

5.2.3 Độ co ngót do khô - Mẫu thử được chuẩn bị, bảo dưỡng, và thí nghiệm theo Mục 8.4, 

và độ co ngót do khô không vượt quá 0.07%. 

5.2.4 Độ rỗ - Mẫu bê tông được chuẩn bị được mô tả trong phương pháp chuẩn bị mẫu thử 

sự co ngót của bê tông và thí nghiệm theo Tiêu chuẩn T 107 phải không có bề mặt bị 

rỗ. 

5.2.5 Sức kháng của bê tông dưới ảnh hưởng của việc đóng và tan băng - Nếu được yêu 

cầu, người cung cấp cốt liệu phải chứng minh bằng thí nghiệm hay tại hiện trường 

rằng cốt liệu nhẹ khi được sử dụng trong bê tông, có sức kháng cần thiết với việc 

đóng và tan băng phù hợp với mục đích sử dụng. 

6 LẤY MẪU 

6.1 Cốt liệu được lấy mẫu theo Tiêu chuẩn T 2. 

6.2 Giảm kích cỡ cốt liệu đến kích cỡ thí nghiệm theo Tiêu chuẩn T 248. 

7 SỐ LƯỢNG MẪU DÙNG ĐỂ THÍ NGHIỆM 

7.1 Thí nghiệm trên cốt liệu - Dùng 1 mẫu đại diện cho thí nghiệm xác định tạp chất hữu 

cơ, nhuộm màu, lượng mất khi nung, cấp phối, khối lượng thể tích rời, và thành phần 

sét cục. 
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7.2 Thí nghiệm trên bê tông - Dùng ít nhất 3 mẫu cho thí nghiệm xác định cường độ chịu 

nén, độ co ngót, khối lượng thể tích, sức kháng dưới ảnh hưởng việc đóng và tan 

băng, và sự hiện diện của lỗ rỗ. Dùng ít nhất 8 mẫu cho thí nghiệm xác định cường độ 

ép chẻ.  

8 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

8.1 Cường độ chịu nén - T 22. Chế tạo mẫu thử theo Tiêu chuẩn R 39. Ngoại trừ yêu cầu 

khác, bảo dưỡng mẫu theo R 39 cho đến khi thí nghiệm. Có thể sử dụng phương 

pháp bảo dưỡng thay thế nếu được yêu cầu. Phương pháp bảo dưỡng thay thế dựa 

theo R 39 với 7 ngày bảo dưỡng đầu tiên, sau đó mẫu được lấy từ nơi bảo dưỡng ẩm 

để bảo dưỡng ở nhiệt độ 23 ± 2oC (75.5 ± 3.5oF) với độ ẩm tương đối là 50 ± 5% cho 

đến khi thí nghiệm. 

8.2 Cường độ ép chẻ - Chế tạo mẫu hình trụ 152 x 305 mm (6 x 12 inch) theo R 39, bảo 

dưỡng và thí nghiệm theo T 198. 

8.3 Khối lượng thể tích của bê tông - ASTM C 567. Thực hiện theo ASTM C 567. 

8.4 Độ co ngót của bê tông - T 160. Thực hiện theo T 160 với những quy định sau: 

8.4.1 Chuẩn bị hỗn hợp bê tông với liều lượng 335 kg xi măng cho 1 m3 bê tông (564 pound 

xi măng cho 1 yard3), phụ gia (nếu có),với hàm lượng khí là 6 ± 1%. Hiệu chỉnh lượng 

nước sao cho độ sụt từ 50 đến 100 mm (2 đến 4 inch). Đổ bê tông vào khuôn thép với 

mặt cắt ngang không nhỏ hơn 50 x 50 mm (2 x 2 inch) và không lớn hơn 100 x 100 

mm (4 x 4 inch), và chiều dài mẫu 250 mm (10 inch). Bề mặt của bê tông được xoa 

bằng bay thép. 

8.4.2 Bảo dưỡng - Để chống bay hơi nước từ bê tông chưa đông cứng, phủ lên mẫu bằng 

tấm không hút nước, không phản ứng hay tấm nhựa phẳng, bền, không thấm nước 

hay vải thô ướt. Nếu sử dụng vải thô ướt để phủ lên mẫu, vải thô phải được giữ ẩm 

cho đến khi mẫu được bỏ ra khỏi khuôn. (Xem Ghi chú 5). Bỏ mẫu ra khỏi khuôn sau 

thời gian không nhỏ hơn 20 giờ và không lớn hơn 48 giờ, để mẫu trong phòng ẩm ở 

23 ± 2oC (75.5 ± 3.5oF) với độ ẩm tương đối không nhỏ hơn 95%. Sau 7 ngày, đưa 

mẫu ra khỏi phòng ẩm, đo chiều dài, và để trong phòng bảo dưỡng ở 37.8 ± 1.1oC 

(100 ± 2oF) với độ ẩm tương đối 32 ± 2%. 

 Chú thích 5 - Đặt tấm nhựa lên vải thô sẽ có khả năng giữ ẩm. 

 Chú thích 6 - Không khí trên dung dịch MgCl2 vừa bão hòa ở 37.8oC (100oF) có 

độ ẩm tương đối xấp xỉ khoảng 32%. 

8.4.3 Báo cáo thí nghiệm - Sau khi để trong phòng bảo dưỡng 28 ngày, xác định sự thay đổi 

về chiều dài của mẫu với độ chính xác 0.01% với chiều dài mẫu chuẩn. Ghi lại sự thay 

đổi về chiều dài của mẫu co ngót khi khô; ghi lại độ co ngót khi khô trung bình của 

mẫu co ngót khi khô. 
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8.5 Thí nghiệm xác định độ  rỗ - Chuẩn bị mẫu bê tông để thí nghiệm độ rỗ theo phương 

pháp chuẩn bị mẫu để xác định độ co ngót của bê tông. Xác định bằng mắt số lượng 

lỗ rỗ trên bề mặt của mẫu được chưng áp. Ghi lại số lỗ rỗ trung bình của mẫu. 

8.6 Thí nghiệm đóng và tan băng - Chế tạo mẫu dùng cho thí nghiệm đóng và tan băng 

theo T 161, với các thay đổi về mẫu thử và phương pháp thí nghiệm nêu sau đây: Trừ 

khi có quy định khác, nếu không thì đưa mẫu bê tông cốt liệu nhẹ ra khỏi nơi bảo 

dưỡng ẩm sau 14 ngày và để mẫu ở không khi khô trong khoảng 14 ngày với độ ẩm 

tương đối 50 ± 5% và nhiệt độ 23 ± 2oC (75.5 ± 3.5oF). Để mẫu trong nước 24 giờ, 

trước khi thí nghiệm đóng và tan băng. 

Bảng 4 - Khối lượng mẫu thử theo cỡ sàng của cốt liệu mịn nhẹ 

Khối lượng thể tích danh định 
(rời) của cốt liệu 

Khối 
lượng của 

mẫu thí 
nghiệm, g 

kg/m3 lb/ft3 

80 - 240 5 - 15 50 
240-400 15-25 100 
400-560 25-35 150 
560-720 35-45 200 
720-880 45-55 250 

880-1040 55-65 300 
1040-1120 65-70 350 

8.7 Khối lượng thể tích rời khô - T 19M/ T 19. Cốt liệu được thí nghiệm trong lò xấy khô 

bằng phương pháp xúc. 

8.8 Xác định thành phần sét cục và hạt bở rời trong cốt liệu - Theo T 112. 

8.9 Hệ số khối lượng thể tích - Xác định hệ số khối lượng thể tích ("tỷ trọng") theo ACI 

211.2. 

9 LOẠI BỎ 

9.1 Vật liệu không đạt các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ. Việc loại bỏ sẽ 

được thông báo tới người sản xuất và người cung cấp bằng văn bản. 

10 CHỨNG NHẬN 

10.1 Nếu trong hợp đồng yêu cầu, chứng nhận của người sản xuất hay người cung cấp 

phải được gửi đến người mua chứng nhận rằng vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, 

thí nghiệm và kiểm tra theo tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu, bản báo cáo thí 

nghiệm cũng được gửi kèm theo. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
 

Cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 
 
AASHTO M 195-06 
ASTM C 330-04 
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1.PHẠM VI 
 
1.1.Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến cốt liệu nhẹ dùng trong kết 

cấu bê tông với mục đích chính là làm giảm khối lượng thể tích mà vẫn giữ được 
cường độ chịu nén của bê tông. Các quy định trong tiêu chuẩn này không dùng để 
kiểm soát công tác chế tạo bê tông. 
 

1.2.Các giá trị có đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. Các giá trị trong 
ngoặc chỉ mang tính tham khảo. 
 

1.2.1.Với các đơn vị đo khác, các giá trị có đơn vị inch và pound được xem là đơn vị tiêu 
chuẩn. 
 

1.3.Các nội dung trong ghi chú tham khảo và trong chú thích ở cuối trang của tiêu chuẩn này 
dùng để chú giải cho vật liệu. Những ghi chú này (trong bảng và hình) không được 
xem là yêu cầu của tiêu chuẩn. 
 
Ghi chú 1 - Tiêu chuẩn này phù hợp với cốt liệu nhẹ dùng cho hầu hết các loại bê tông. 
Nó có thể có hạn chế ở một số điều kiện và mục đích sử dụng đặc biệt, như khả 
năng chịu lửa, đắp, và xây dựng bê tông, dựa trên thử tải hơn là dựa trên thiết kế 
thông thường. 

 

2.Tài liệu tham khảo 
 
2.1.Tiêu chuẩn AASHTO: 

M 6, Cốt liệu mịn dùng trong bê tông xi măng pooclăng 

R 39, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông trong phòng thí nghiệm 

T 2, Lấy mẫu cốt liệu 

T 19M/T 19, Khối lượng thể tích rời ("trọng lượng đơn vị") và lỗ rỗng của cốt liệu 

T 21, Tạp chất hữu cơ trong cốt liệu mịn của bê tông 

T 22, Xác định cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình trụ 

T 23, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông thí nghiệm hiện trường 

T 27, Xác định thành phần hạt cốt liệu mịn và thô 

T 105, Phân tích thành phần hóa học của xi măng thủy lực 

T 107, Xác định độ dãn nở của xi măng pooclăng trong thùng chưng áp 

T 112, Xác định thành phần sét cục và hạt bở rời trong cốt liệu 

T 160, Xác định sự thay đổi chiều dài của vữa và bê tông xi măng thủy lực sau khi đông 
cứng 

T 161, Sức kháng của bê tông dưới ảnh hưởng của việc đóng băng và tan băng nhanh 

T 198, Cường độ chịu ép chẻ của mẫu bê tông hình trụ 

T 248, Giảm kích cỡ cốt liệu đến kích cỡ thí nghiệm  
 
2.2.Tiêu chuẩn ASTM:  

C 567, Phương pháp thí nghiệm xác định trọng lượng đơn vị của kết cấu bê tông nhẹ 

C 641, Phương pháp thí nghiệm xác định vật liệu nhuộm màu trong cốt liệu bê tông nhẹ 
 

2.3.Tiêu chuẩn ACI:  

ACI 211.2, Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn các thành phần của kết cấu bê tông nhẹ 
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3.các đặc tính chung 
 
3.1.Tiêu chuẩn này liên quan đến hai loại cốt liệu nhẹ sau: 

 
3.1.1.Cốt liệu được chế tạo từ bằng cách làm phồng, tạo bọt như xỉ lò cao, đất sét, điatômit , 

tro bay, đá phiến; và 
 

3.1.2.Cốt liệu được chế tạo từ vật liệu tự nhiên như đá bọt, xỉ, hay tup. 
 

3.2.Cốt liệu có thành phần chính là vật liệu có các lỗ rỗng và các hạt vô cơ nhẹ. 
 

4.Thành phần hóa học 
 
4.1.Cốt liệu nhẹ không được chứa nhiều chất có hại, và được xác định bằng các chỉ tiêu sau: 

 
4.1.1.Tạp chất hữu cơ - T 21. Cốt liệu nếu xác định tạp chất hữu cơ, có màu tối hơn so với tiêu 

chuẩn sẽ bị loại bỏ, trừ khi sự đổi màu đó là do một thành phần nhỏ của vật liệu 
không ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông. 
 

4.1.2.Nhuộm màu - ASTM C 641. Cấp phối có chỉ số nhuộm màu bằng hoặc lớn hơn 60 sẽ bị 
loại bỏ khi thành phần nhuộm màu tìm thấy bằng phân tích hóa học chứa sắt, 
Fe2O3, bằng hay lớn hơn 1.5 mg/ 200 g mẫu. 
 

4.1.3.Lượng mất khi nung - T 105. Lượng mất khi nung cốt liệu nhẹ không được vượt quá 5%. 
 
Ghi chú 3 - Một vài cốt liệu có thành phần cácbonát hoặc nước thủy hóa ảnh hưởng 
đến lượng mất khi nung, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Vì 
thế, khi đánh giá chất lượng cốt liệu, cần xem xét đến tính chất này vì nó ảnh hưởng 
đến lượng mất khi nung. 
 

5.các tính chất vật lý 
 
5.1.Cốt liệu nhẹ được thí nghiệm phải đạt các chỉ tiêu sau: 

 
5.1.1.Thành phần sét cục và hạt bở rời - Tổng thành phần sét cục và hạt bở rời không vượt quá 

2% khối lượng khô của cốt liệu. 
 

5.1.2.Cấp phối - Cấp phối của cốt liệu phải phù hợp với các chỉ tiêu liệt kê trong Bảng 1. 
 
Ghi chú 3 - Bề mặt của các hạt cốt liệu nhẹ của sản phẩm được nung với kích cỡ nhỏ 

hơn cỡ sàng 75m (Số 200) là không có hại và có thể có đặc tính của chất phụ gia 
puz¬lan. 
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Bảng 1 - Các chỉ tiêu yêu cầu về cấp phối của cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 

Kích cỡ danh định 
thiết kế 

Phần trăm lọt sàng lỗ vuông (theo khối lượng) 

25.0 
mm 

(1 inch) 

19.0 
mm 

(3/4 inch) 

12.5 
mm 
(1/2 
inch) 

9.5 
mm 

(3/8 inch) 

4.75 
mm 

(Số 4) 

2.36 
mm 

(Số 8) 

1.18 
mm 
(Số 
16) 

300 

m 
(Số 
50) 

150 

m 
(Số 
100) 

Cốt liệu mịn:          

4.75 mm đến 0 - - - 100 
85-
100 

- 40-80 10-35 5-25 

          
Cốt liệu thô          
25.0 đến 4.75 mm 95-100 - 25-60 - 0-10 - - - - 
19.0 đến 4.75 mm 100 90-100 - 10-50 0-15 - - - - 
12.5 đến 4.75 mm - 100 90-100 40-80 0-20 0-10 - - - 
9.5 đến 2.36 mm - - 100 80-100 5-40 0-20 0-10 - - 

          
Cốt liệu phối hợp 
giữa mịn và thô 

         

12.5 mm đến 0 - 100 95-100 - 50-80 - - 5-20 2-15 
9.5 mm đến 0 - - 100 90-100 65-90 35-65 - 10-25 5-15 

 
5.1.3.Sự đồng đều của cấp phối - Để chắc chắn rằng có sự đồng đều về cấp phối khi vận 

chuyển cốt liệu nhẹ, môđun độ mịn phải được xác định từ mẫu lấy từ đợt vận 
chuyển với số lần lấy mẫu theo quy định của người mua. Nếu môđun độ mịn của 
cốt liệu của bất kỳ đợt vận chuyển nào sai khác quá 7% giá trị môđun được thí 
nghiệm từ mẫu đại diện, cốt liệu của đợt vận chuyển đó sẽ bị loại bỏ, trừ khi người 
cung cấp chứng minh rằng cốt liệu đó sẽ tạo ra được bê tông có chất lượng đảm bảo yêu 
cầu. 
 

5.1.4.Khối lượng thể tích rời khô - Khối lượng thể tích rời khô của cốt liệu nhẹ phải phù hợp với 
các chỉ tiêu liệt kê trong Bảng 2. 
 

Bảng 2 - Các chỉ tiêu yêu cầu về khối lượng thể tích rời khô lớn nhất của cốt liệu nhẹ dùng 
trong kết cấu bê tông 

Cỡ hạt thiết kế Khối lượng thể tích rời khô lớn 
nhất, kg/m3 (lb/ft3) 

Cốt liệu mịn 1120 (70) 
Cốt liệu thô 880 (55) 
Cốt liệu phối hợp giữa mịn và 
thô 

1040 (65) 

 
5.1.5.Sự đồng đều của khối lượng thể tích rời khô - Khối lượng thể tích rời khô của cốt liệu 

nhẹ của đợt vận chuyển, được lấy mẫu và thí nghiệm, không sai lệch quá 10% giá trị 
thí nghiệm từ mẫu đại diện, và khối lượng thể tích rời khô không được vượt quá các giá 
trị giới hạn liệt kê trong Bảng 2. 
 

5.1.6.Hệ số khối lượng thể tích - Nếu được yêu cầu, hệ số khối lượng thể tích được xác định 
theo Mục 8.9. 
 

5.2.Mẫu bê tông sử dụng cốt liệu nhẹ khi thí nghiệm phải đảm bảo các chỉ tiêu sau đây: 
 

5.2.1.Cường độ chịu nén - T 22, khối lượng thể tích - ASTM C 567, và cường độ ép chẻ - T 
198. Cường độ chịu nén, khối lượng thể tích là giá trị trung bình của 3 mẫu thử và 
cường độ ép chẻ là giá trị trung bình của 8 mẫu thử. Có thể sản xuất kết cấu bê tông 
dùng cốt liệu nhẹ kiểm soát bằng thí nghiệm, để cho các giá trị cường độ chịu nén 
và ép chẻ của mẻ bê tông sẽ đảm bảo giá trị liệt kê trong Bảng 3 mà không vượt quá giá 
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trị khối lượng thể tích rời hiệu chỉnh lớn nhất. 
 
Ghi chú 4 - Giá trị cường độ trung gian và giá trị khối lượng thể tích hiệu chỉnh được 
xác định bằng phương pháp nội suy. Với vật liệu không đạt chỉ tiêu cường độ ép chẻ 
trung bình nhỏ nhất, có thể thay đổi thiết kế để bù lại giá trị thấp hơn này. 
 

Bảng 3 - Các chỉ tiêu yêu cầu về cường độ chịu nén và ép chẻ 

Khối lượng thể tích cân 
bằng 

tính toán, max, kg/m3 
(lb/ft3) 

Cường độ ép chẻ trung 
bình sau 28 ngày,min, 

MPa (psi) 

Cường độ chịu nén trung 
bình sau 28 ngày, min, 

MPa (psi) 

Sử dụng toàn bộ cốt liệu nhẹ 

1760 (110) 2.2 (320) 28 (4000) 
1680 (105) 2.1 (300) 21 (3000) 
1600 (100) 2.0 (290) 17 (2500) 

Sử dụng cốt liệu nhẹ và cát 

1840 (115) 2.3 (330) 28 (4000) 
1760 (110) 2.1 (310) 21 (3000) 
1680 (105) 2.1 (300) 17 (2500) 

 
5.2.2.Cốt liệu tự nhiên - Cốt liệu tự nhiên, sử dụng để thay thế một phần hay toàn bộ cốt liệu 

mịn nhẹ, phải đảm bảo các yêu cầu của Tiêu chuẩn M 6. Báo cáo thí nghiệm phải ghi 
lại tất cả thành phần và đặc tính của cốt liệu tự nhiên để chắc chắn rằng nó đảm 
bảo các yêu cầu tối thiểu. 
 

5.2.3.Độ co ngót do khô - Mẫu thử được chuẩn bị, bảo dưỡng, và thí nghiệm theo Mục 8.4, và 
độ co ngót do khô không vượt quá 0.07%. 
 

5.2.4.Độ rỗ - Mẫu bê tông được chuẩn bị được mô tả trong phương pháp chuẩn bị mẫu thử sự co 
ngót của bê tông và thí nghiệm theo Tiêu chuẩn T 107 phải không có bề mặt bị rỗ. 
 

5.2.5.Sức kháng của bê tông dưới ảnh hưởng của việc đóng và tan băng - Nếu được yêu cầu, 
người cung cấp cốt liệu phải chứng minh bằng thí nghiệm hay tại hiện trường rằng cốt 
liệu nhẹ khi được sử dụng trong bê tông, có sức kháng cần thiết với việc đóng và tan 
băng phù hợp với mục đích sử dụng. 
 

6.lấy mẫu 
 
6.1.Cốt liệu được lấy mẫu theo Tiêu chuẩn T 2. 

 
6.2.Giảm kích cỡ cốt liệu đến kích cỡ thí nghiệm theo Tiêu chuẩn T 248. 

 

7.Số lượng mẫu dùng để thí nghiệm 
 
7.1.Thí nghiệm trên cốt liệu - Dùng 1 mẫu đại diện cho thí nghiệm xác định tạp chất hữu cơ, 

nhuộm màu, lượng mất khi nung, cấp phối, khối lượng thể tích rời, và thành phần sét 
cục. 
 

7.2.Thí nghiệm trên bê tông - Dùng ít nhất 3 mẫu cho thí nghiệm xác định cường độ chịu 
nén, độ co ngót, khối lượng thể tích, sức kháng dưới ảnh hưởng việc đóng và tan băng, 
và sự hiện diện của lỗ rỗ. Dùng ít nhất 8 mẫu cho thí nghiệm xác định cường độ ép 
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chẻ.  
 

8.phương pháp thí nghiệm 
 
8.1.Cường độ chịu nén - T 22. Chế tạo mẫu thử theo Tiêu chuẩn R 39. Ngoại trừ yêu cầu khác, 

bảo dưỡng mẫu theo R 39 cho đến khi thí nghiệm. Có thể sử dụng phương pháp bảo 
dưỡng thay thế nếu được yêu cầu. Phương pháp bảo dưỡng thay thế dựa theo R 39 với 7 
ngày bảo dưỡng đầu tiên, sau đó mẫu được lấy từ nơi bảo dưỡng ẩm để bảo dưỡng ở 
nhiệt độ 23 ± 2oC (75.5 ± 3.5oF) với độ ẩm tương đối là 50 ± 5% cho đến khi thí 
nghiệm. 
 

8.2.Cường độ ép chẻ - Chế tạo mẫu hình trụ 152 x 305 mm (6 x 12 inch) theo R 39, bảo dưỡng 
và thí nghiệm theo T 198. 
 

8.3.Khối lượng thể tích của bê tông - ASTM C 567. Thực hiện theo ASTM C 567. 
 

8.4.Độ co ngót của bê tông - T 160. Thực hiện theo T 160 với những quy định sau: 
 

8.4.1.Chuẩn bị hỗn hợp bê tông với liều lượng 335 kg xi măng cho 1 m3 bê tông (564 pound xi 
măng cho 1 yard3), phụ gia (nếu có),với hàm lượng khí là 6 ± 1%. Hiệu chỉnh lượng nước 
sao cho độ sụt từ 50 đến 100 mm (2 đến 4 inch). Đổ bê tông vào khuôn thép với 
mặt cắt ngang không nhỏ hơn 50 x 50 mm (2 x 2 inch) và không lớn hơn 100 x 100 
mm (4 x 4 inch), và chiều dài mẫu 250 mm (10 inch). Bề mặt của bê tông được xoa 
bằng bay thép. 
 

8.4.2.Bảo dưỡng - Để chống bay hơi nước từ bê tông chưa đông cứng, phủ lên mẫu bằng tấm 
không hút nước, không phản ứng hay tấm nhựa phẳng, bền, không thấm nước hay vải 
thô ướt. Nếu sử dụng vải thô ướt để phủ lên mẫu, vải thô phải được giữ ẩm cho đến khi 
mẫu được bỏ ra khỏi khuôn. (Xem Ghi chú 5). Bỏ mẫu ra khỏi khuôn sau thời gian 
không nhỏ hơn 20 giờ và không lớn hơn 48 giờ, để mẫu trong phòng ẩm ở 23 ± 2oC 
(75.5 ± 3.5oF) với độ ẩm tương đối không nhỏ hơn 95%. Sau 7 ngày, đưa mẫu ra khỏi 
phòng ẩm, đo chiều dài, và để trong phòng bảo dưỡng ở 37.8 ± 1.1oC (100 ± 2oF) với 
độ ẩm tương đối 32 ± 2%. 
 
Ghi chú 5 - Đặt tấm nhựa lên vải thô sẽ có khả năng giữ ẩm. 
 
Ghi chú 6 - Không khí trên dung dịch MgCl2 vừa bão hòa ở 37.8oC (100oF) có độ ẩm 
tương đối xấp xỉ khoảng 32%. 
 

8.4.3.Báo cáo thí nghiệm - Sau khi để trong phòng bảo dưỡng 28 ngày, xác định sự thay đổi 
về chiều dài của mẫu với độ chính xác 0.01% với chiều dài mẫu chuẩn. Ghi lại sự 
thay đổi về chiều dài của mẫu co ngót khi khô; ghi lại độ co ngót khi khô trung bình 
của mẫu co ngót khi khô. 
 

8.5.Thí nghiệm xác định độ  rỗ - Chuẩn bị mẫu bê tông để thí nghiệm độ rỗ theo phương 
pháp chuẩn bị mẫu để xác định độ co ngót của bê tông. Xác định bằng mắt số 
lượng lỗ rỗ trên bề mặt của mẫu được chưng áp. Ghi lại số lỗ rỗ trung bình của mẫu. 
 

8.6.Thí nghiệm đóng và tan băng - Chế tạo mẫu dùng cho thí nghiệm đóng và tan băng theo 
T 161, với các thay đổi về mẫu thử và phương pháp thí nghiệm nêu sau đây: Trừ khi 
có quy định khác, nếu không thì đưa mẫu bê tông cốt liệu nhẹ ra khỏi nơi bảo dưỡng 

Formatted: Font: (Default) Arial, French (France)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, French (France)



TCVN xxxx:xx  AASHTO M202195-06 

14 4 

Formatted: Position: Horizontal: Center, Relative to: Margin

ẩm sau 14 ngày và để mẫu ở không khi khô trong khoảng 14 ngày với độ ẩm tương 
đối 50 ± 5% và nhiệt độ 23 ± 2oC (75.5 ± 3.5oF). Để mẫu trong nước 24 giờ, trước khi 
thí nghiệm đóng và tan băng. 
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Bảng 4 - Khối lượng mẫu thử theo cỡ sàng của cốt liệu mịn nhẹ 

Khối lượng thể tích danh định 
(rời) của cốt liệu 

Khối lượng 
của mẫu 

thí 
nghiệm, g 

kg/m3 lb/ft3 

80 - 240 5 - 15 50 
240-400 15-25 100 
400-560 25-35 150 
560-720 35-45 200 
720-880 45-55 250 

880-1040 55-65 300 
1040-1120 65-70 350 

 
8.7.Khối lượng thể tích rời khô - T 19M/ T 19. Cốt liệu được thí nghiệm trong lò xấy khô bằng 

phương pháp xúc. 
 

8.8.Xác định thành phần sét cục và hạt bở rời trong cốt liệu - Theo T 112. 
 
8.9.Hệ số khối lượng thể tích - Xác định hệ số khối lượng thể tích ("tỷ trọng") theo ACI 211.2. 

 

9.Loại bỏ 
 
9.1.Vật liệu không đạt các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ. Việc loại bỏ sẽ được 

thông báo tới người sản xuất và người cung cấp bằng văn bản. 
 

10.chứng nhận 
 
10.1.Nếu trong hợp đồng yêu cầu, chứng nhận của người sản xuất hay người cung cấp phải 

được gửi đến người mua chứng nhận rằng vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, thí 
nghiệm và kiểm tra theo tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu, bản báo cáo thí nghiệm 
cũng được gửi kèm theo. 
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	1 PHẠM VI ÁP DỤNG
	1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông với mục đích chính là làm giảm khối lượng thể tích mà vẫn giữ được cường độ chịu nén của bê tông. Các quy định trong tiêu chuẩn này không dùng để ki...
	1.2 Các giá trị có đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. Các giá trị trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo.
	1.2.1 Với các đơn vị đo khác, các giá trị có đơn vị inch và pound được xem là đơn vị tiêu chuẩn.

	1.3 Các nội dung trong ghi chú tham khảo và trong chú thích ở cuối trang của tiêu chuẩn này dùng để chú giải cho vật liệu. Những ghi chú này (trong bảng và hình) không được xem là yêu cầu của tiêu chuẩn.

	2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
	2.1 Tiêu chuẩn AASHTO:
	2.2 Tiêu chuẩn ASTM:
	2.3 Tiêu chuẩn ACI:

	3 ĐẶC TÍNH CHUNG
	3.1 Tiêu chuẩn này liên quan đến hai loại cốt liệu nhẹ sau:
	3.1.1 Cốt liệu được chế tạo từ bằng cách làm phồng, tạo bọt như xỉ lò cao, đất sét, điatômit, tro bay, đá phiến; và
	3.1.2 Cốt liệu được chế tạo từ vật liệu tự nhiên như đá bọt, xỉ, hay tup.

	3.2 Cốt liệu có thành phần chính là vật liệu có các lỗ rỗng và các hạt vô cơ nhẹ.

	4 THÀNH PHẦN HÓA HỌC
	4.1 Cốt liệu nhẹ không được chứa nhiều chất có hại, và được xác định bằng các chỉ tiêu sau:
	4.1.1 Tạp chất hữu cơ - T 21. Cốt liệu nếu xác định tạp chất hữu cơ, có màu tối hơn so với tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ, trừ khi sự đổi màu đó là do một thành phần nhỏ của vật liệu không ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông.
	4.1.2 Nhuộm màu - ASTM C 641. Cấp phối có chỉ số nhuộm màu bằng hoặc lớn hơn 60 sẽ bị loại bỏ khi thành phần nhuộm màu tìm thấy bằng phân tích hóa học chứa sắt, Fe2O3, bằng hay lớn hơn 1.5 mg/ 200 g mẫu.
	4.1.3 Lượng mất khi nung - T 105. Lượng mất khi nung cốt liệu nhẹ không được vượt quá 5%. Chú thích 3 - Một vài cốt liệu có thành phần cácbonát hoặc nước thủy hóa ảnh hưởng đến lượng mất khi nung, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Vì ...


	5  TÍNH CHẤT VẬT LÝ
	5.1 Cốt liệu nhẹ được thí nghiệm phải đạt các chỉ tiêu sau:
	5.1.1 Thành phần sét cục và hạt bở rời - Tổng thành phần sét cục và hạt bở rời không vượt quá 2% khối lượng khô của cốt liệu.
	5.1.2 Cấp phối - Cấp phối của cốt liệu phải phù hợp với các chỉ tiêu liệt kê trong Bảng 1. Chú thích 3 - Bề mặt của các hạt cốt liệu nhẹ của sản phẩm được nung với kích cỡ nhỏ hơn cỡ sàng 75(m (Số 200) là không có hại và có thể có đặc tính của chất ph...
	5.1.3 Sự đồng đều của cấp phối - Để chắc chắn rằng có sự đồng đều về cấp phối khi vận chuyển cốt liệu nhẹ, môđun độ mịn phải được xác định từ mẫu lấy từ đợt vận chuyển với số lần lấy mẫu theo quy định của người mua. Nếu môđun độ mịn của cốt liệu của b...
	5.1.4 Khối lượng thể tích rời khô - Khối lượng thể tích rời khô của cốt liệu nhẹ phải phù hợp với các chỉ tiêu liệt kê trong Bảng 2.
	5.1.5 Sự đồng đều của khối lượng thể tích rời khô - Khối lượng thể tích rời khô của cốt liệu nhẹ của đợt vận chuyển, được lấy mẫu và thí nghiệm, không sai lệch quá 10% giá trị thí nghiệm từ mẫu đại diện, và khối lượng thể tích rời khô không được vượt ...
	5.1.6 Hệ số khối lượng thể tích - Nếu được yêu cầu, hệ số khối lượng thể tích được xác định theo Mục 8.9.

	5.2 Mẫu bê tông sử dụng cốt liệu nhẹ khi thí nghiệm phải đảm bảo các chỉ tiêu sau đây:
	5.2.1 Cường độ chịu nén - T 22, khối lượng thể tích - ASTM C 567, và cường độ ép chẻ - T 198. Cường độ chịu nén, khối lượng thể tích là giá trị trung bình của 3 mẫu thử và cường độ ép chẻ là giá trị trung bình của 8 mẫu thử. Có thể sản xuất kết cấu bê...
	5.2.2 Cốt liệu tự nhiên - Cốt liệu tự nhiên, sử dụng để thay thế một phần hay toàn bộ cốt liệu mịn nhẹ, phải đảm bảo các yêu cầu của Tiêu chuẩn M 6. Báo cáo thí nghiệm phải ghi lại tất cả thành phần và đặc tính của cốt liệu tự nhiên để chắc chắn rằng ...
	5.2.3 Độ co ngót do khô - Mẫu thử được chuẩn bị, bảo dưỡng, và thí nghiệm theo Mục 8.4, và độ co ngót do khô không vượt quá 0.07%.
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